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Các quan hệ xã hội 

 của quản lý điều trị bệnh(*) 

 

Mark Nichter  

    

 

Người ta thường gặp khó khăn khi chẩn 

đoán bệnh tật hơn là thực hiện các bước điều 

trị (Leslie 1992) 

Charles Leslie là chủ biên hàng đầu 

của một loạt sách của trường Đại học 

California mang tên “Nghiên cứu so sánh về 

các hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe” . 

Cuốn đầu tiên trong loạt sách đó là sách về 

dân tộc học của John Janzen (1978) Tìm 

kiếm giải pháp điều trị bệnh: Thuyết đa 

nguyên y học trong Lower Zaire, trong đó 

ông đã giới thiệu khái niệm nhóm quản lý 

điều trị bệnh (therapy management group). 

Trong lời nói đầu của cuốn sách, Leslie 

(1978) đã khuyến khích các nhà nhân học 

nghiên cứu các hệ thống y tế như các hệ 

thống xã hội, nó không chỉ là các hệ thống 

của tri thức và thực hành chữa bệnh1. Nghiên 

cứu về các hệ thống y học cần đến điều tra dân 

 

 

 

                                                 
 
 
 
 

tộc học về cách thức giải quyết mục đích 

giữa những người bệnh, những người liên 

quan, và những người hành nghề khi bệnh 

tình tiến triển tốt theo thời gian. Nghiên cứu 

cũng đòi hỏi phải có sự xem xét cẩn trọng về 

bối cảnh chính trị và xã hội rộng lớn hơn mà 

ở đó việc khám và chữa bệnh được thực hiện. 

Theo tinh thần của cách điều tra như vậy tôi 

quay trở lại xem xét các mối quan hệ xã hội 

của quản lý điều trị, một khái niệm cần có sự 

tinh tế. Trong khi các bài viết khác của tập 

này tập trung vào mối quan hệ giữa chính trị 

quốc gia và thực tiễn của thuật chữa trị bệnh 

tật (chẳng hạn như bài của Adams và 

Ferzacca), tiểu luận này đề cập đến quan 

điểm chính trị vi mô (micropolitics) của 

quản lý chữa bệnh và bài viết xoay quanh hai 

trường hợp hướng chúng ta xem xét các mối 

quan hệ xã hội của bệnh tật trong bối cảnh 

của sự nghèo nàn và biến đổi xã hội2. 

 

 

 

 

                                                 
 

Dân tộc học 
 

nước   ngoài 

* Trích trong Mark Nichter (2002), Chương 4: The social relations of therapy management, trong: New 

Horizons in Medical Anthropology: Essays in Honour of Charles Leslie, do Mark Nichter và Margaret Lock 

chủ biên, London và New York: Routledge. 

1 Leslie đã khuyến khích nghiên cứu “các hệ thống 
y tế”  như các hệ thống xã hội, chứ không phải là 
“các hệ thống tri thức”  được hiểu theo cách phân 
tích của Hobart (1995), người yêu cầu ngành nhân 
học chỉ trích việc quá hệ thống hóa các truyền 
thống chữa bệnh và không chủ ý đầy đủ tới sự  mập 
mờ và cách mà tri thức có thể giải quyết được trong 
bối cảnh cụ thể. 

 

2 Tôi sử dụng thuật ngữ “sickness”  ở đây để nhấn 
mạnh cách mà ốm đau và bệnh tật được xã hội hóa. 
ốm đau là kinh nghiệm xã hội và nó liên quan đến 
các vai trò và sự hy vọng. Theo các nhà nhân học y 
tế, sử dụng thuật ngữ ốm đau, bệnh tật và đau yếu, 
xem Young (1980) 
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Nhìn chung việc quản lý điều trị bệnh 

được mô tả là một quá trình bao gồm chẩn 

đoán bệnh và thảo luận để xác định bệnh, lựa 

chọn và đánh giá các cách chữa bệnh, hỗ trợ 

người bệnh (Janzen 1978, 1987). Hầu hết các 

nghiên cứu về quản lý chữa bệnh đều tập 

trung vào việc tìm kiếm các cách chăm sóc 

sức khỏe, tuy nhiên quản lý điều trị bệnh còn 

bao gồm nhiều vấn đề hơn nữa. Quản lý chữa 

bệnh là vấn đề đa chiều. Nó bao gồm cái mà 

Straus (1985) đã đề cập đến như nhiều “bộ 

máy ốm đau”  và là cái mà Obeyesekere 

(1985, 1990) đã mô tả như là một “công 

trình văn hóa” 3. Người ốm, và các thành viên 

của nhóm quản lý chữa bệnh vốn là những 

người bao quanh họ, tham gia vào một loạt 

“các công trình”  khác nhau liên quan tới 

bệnh tật qua từng thời gian. Những sự tham 

gia này bao gồm việc tập hợp các nguồn vật 

chất, quản lý các cảm xúc, những khía cạnh 

biểu hiện của việc “bị ốm”  và liên quan tới 

người bệnh, sự tham gia trong việc cùng xây 

                                                 
3
 Cả hai quan niệm của Straus (1985) về “bộ máy ốm 

đau”  và  quan niệm của Obeysekere về “công tác văn 
hóa”  là phương pháp tìm tòi hữu ích. Điều đó không 
có nghĩa là tôi tán đồng cách mà mỗi học giả đã sử 
dụng chúng. Bài viết của Straus về “bộ máy ốm đau”  
để phát triển quan niệm mang tính lý thuyết thuần túy 
và không xem xét đến động lực văn hóa và giới. Bài 
viết của Obeysekere đề cập đến việc làm thế nào việc 
chữa bệnh bao gồm cả tạo dựng lại tác động tiêu cực 
bị kìm hãm và tội lỗi bằng cách chuyển đổi biểu 
tượng mang tính cá nhân thành biểu tượng chung 
thông qua tính chủ quan và khách quan là vấn đề phức 
tạp. Văn hóa đại diện cho biểu tượng chung hiện hữu 
bên ngoài con người mà mỗi cá nhân tiếp thu và sử 
dụng nó trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn 
theo cách thức phù hợp mang tính văn hóa. Đối lập 
của cái riêng, cái chung là vấn đề phức tạp, công tác 
văn hóa bị tâm lý hóa quá mức và giản lược hóa quá 
nhiều, và hầu như không quan tâm đến vai trò của 
nhóm quản lý điều trị bệnh của ai đó trong việc tổ 
chức lại, cùng xây dựng lại và duy trì mục đích. Cần 
chú ý hơn nữa đến vai trò của các nhân tố khác trong 
việc phát huy và duy trì các kịch bản như công tác văn 
hóa. Và như Hollan (1994) đã lưu ý cần phải hướng 
sự chú ý hơn nữa tới sự phân biệt giữa cuộc sống thực, 
cuộc sống qua trải nghiệm và cuộc sống qua kể lại. 

dựng những câu chuyện về bệnh tật, và cung 

cấp không gian diễn ra việc chữa bệnh hoặc 

quản lý bệnh tật. Công tác văn hóa bao hàm 

việc đánh giá lại và hệ thống lại những khó 

khăn và cảm xúc tiêu cực thay thế bằng một 

tập hợp ý nghĩa và biểu tượng được công 

chúng chấp nhận. Trong hoàn cảnh nghèo 

đói và tình trạng khó xử, công tác văn hóa 

giúp cho các thành viên của nhóm quản lý 

điều trị bệnh có thể đương đầu với những 

hoạt động cần phải có một vài biện pháp thu 

hút sự chú ý mang tính chọn lọc và sự loại 

bỏ mang tính chọn lọc (Howard 1994; 

Nations và Rebhun 1988; Scheper-Hughes 

1985, 1992). 

Quản lý điều trị bệnh cần đến việc 

phân tích các cách thực hành vốn cùng lúc bị 

tác động bởi các giá trị văn hóa, vai trò xã 

hội và các thể chế, các mối quan hệ quyền 

lực và các điều kiện kinh tế tác động tới 

phương thức mà người ốm có thể đáp ứng 

được trong hoàn cảnh đó. Nghiên cứu quản 

lý điều trị bệnh đòi hỏi sự quan tâm sâu sắc 

tới sự bất hòa cũng như việc xây dựng sự 

đồng thuận, sự ưu tiên và thao tác sự thật 

cũng như chấp nhận sự mập mờ và những 

thay đổi trong tri thức về chẩn đoán và điều 

trị bệnh tác động tới cách nghĩ của con người 

về phương hướng hành động có thể. Để 

nghiên cứu quản lý điều trị người ta phải 

xem xét các khung cảnh được lồng ghép vào 

nhau. Điều tra động lực xã hội của các hộ 

gia đình, nhóm dòng họ mở rộng và các 

mạng lưới xã hội rộng lớn hơn là rất quan 

trọng bởi họ tác động lẫn nhau và chịu ảnh 

hưởng của kinh tế chính trị và toàn cầu hóa. 

Đối với hộ gia đình, những giả định tồn tại 

lâu đời về hộ gia đình sau này đã bị các nhà 

nhân học cũng như các nhà nghiên cứu về 
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gia đình, kinh tế hộ và những nghiên cứu về 

phụ nữ phản đối4. Quan niệm cho rằng các 

thành viên trong hộ gia đình luôn có lòng vị 

tha bao la, rằng họ sở hữu chung nguồn thu 

nhập và là một khối thống nhất có chung 

mục đích, đã được đưa ra thảo luận (chẳng 

hạn: Bruce 1989, 1988; Folbre 1986a, 

1986b; Sen 1990). Các nghiên cứu về quản 

lý điều trị bệnh cho ta cái nhìn sáng suốt 

trong việc sắp xếp vị trí ưu tiên trong các hộ 

gia đình, cách thức mà trong đó mối quan hệ 

giữa các thế hệ và giới tác động tới việc phân 

phối của cải, tình huống thúc đẩy sự cạnh 

tranh và hợp tác, và các quá trình thương 

lượng và thỏa hiệp cũng như sự đối kháng và 

sự quả quyết. Họ cũng đóng góp cho nhân 

học về cá nhân và sự phê bình gay gắt cách 

đơn giản hóa mà ở đó các nền văn hóa và các 

dân tộc đã được mô tả dưới dạng các động cơ 

và mục đích của người theo chủ nghĩa tập 

thể đối lập với động cơ và mục đích của 

người theo chủ nghĩa cá nhân. 

                                                 
4 Đầu những năm 1980, tính hữu dụng của các khái 
niệm cấu trúc về hộ gia đình bắt đầu bị nghi ngờ và 
rất nhiều khái niệm lấy quá trình hoạt động làm trung 
tâm cũng được đề cập đến (Netting và cộng sự, 1984) 
như là công cụ tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu 
các vấn đề mang tính đặc thù, kể cả vấn đề sức khỏe 
sinh sản hộ gia đình (Berman và cộng sự 1988; 
Nichter 1995). Cách tiếp cận theo quá trình ít đánh 
giá hộ gia đình về cơ cấu vật chất (tổ ấm chung v.v…) 
và đánh giá nhiều hơn về các dự án đang thực hiện ở 
hộ gia đình có cùng sở thích chung hoặc có các sở 
thích khác nhau. Nghiên cứu dân tộc học trong một số 
khung cảnh văn hóa khác nhau cho thấy 1) Sự cạnh 
tranh giữa các thành viên trong hộ gia đình cùng tồn 
tại với các thể chế văn hóa đặt giá trị trên sự hợp tác 
(cả cạnh tranh và hợp tác đều ảnh hưởng tới việc ra 
quyết định); 2) Các hình thức khôn khéo hoặc không 
thật khôn khéo trong việc mặc cả và thương lượng 
diễn ra giữa các thành viên trong hộ gia đình; 3) 
Quyền đối với các nguồn của hộ gia đình và việc phân 
công trách nhiệm tùy thuộc vào giới, thứ tự sinh, và 
các động cơ quyền lực giữa các thế hệ; và 4) Địa vị, 
quyền lực và quyền của cá nhân đối với tài sản trong 
hộ gia đình thay đổi trong quá trình sống. 

Trong hai trường hợp trình bày ở đây*, 

quản lý điều trị bệnh đòi hỏi sự lựa chọn khó 

khăn và các hình thức ứng phó khác nhau 

dưới dạng chấp nhận thụ động cũng như chủ 

động hành động. Chúng ta buộc phải xem 

xét các vấn đề liên quan đến quyền và cách 

thức mà cá nhân và tập thể đối phó với bệnh 

tật, củng cố cũng như đương đầu với các mối 

quan hệ xã hội. Sự thấu hiểu bản chất của cả 

quan điểm chính trị về tinh thần trách nhiệm 

và nhân học về bản thân được thể hiện ở 

“dân tộc học sự kiện”   (“ethnographies of the 

particular” ) (Abu-Lghod 1991) đó là điều 

thách thức đối với sự tổng hợp về “văn hóa” . 

Sự thấu hiểu này đã mang lại sự chú ý cho 

chúng ta về những xung đột và mâu thuẫn 

cũng như những nghi ngờ và tính nước đôi. 

Dân tộc học tập trung vào nghiên cứu hoàn 

cảnh cũng như tình huống ngẫu nhiên được 

tạo ra hơn là những câu chuyện thú vị, ngành 

này cung cấp những bài học quý giá về cách 

sống, cách thức con người suy nghĩ về những 

kinh nghiệm đã qua và cách thay đổi những 

kinh nghiệm này theo thời gian. 

Hai nghiên cứu điểm dựa trên điền dã 

được thực hiện ở Philippines và ấn Độ. 

Trường hợp đầu tiên, được biên soạn từ 

những ghi chép điền dã đã được sửa chữa, 

dựa trên sự quan sát tham dự tại một hộ gia 

đình thổ dân Filipino nghèo khó. Một căn 

bệnh lây nhiễm và bị xã hội thành kiến của 

một người họ hàng ốm yếu đã bị lộ ra, các 

thành viên trong hộ gia đình phải đối mặt với 

rủi ro về thể chất trong khi đó theo các giá trị 

văn hóa họ cần phải thể hiện tính hiếu khách 

theo thói thông thường. Trường hợp thứ hai 

được thực hiện qua cuộc phỏng vấn với một 

bệnh nhân ấn Độ và những cảm xúc của người 

*
 Do khuôn khổ có hạn của Tạp chí nên chúng tôi chỉ 

dịch đăng trường hợp thứ nhất (ND) 
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bệnh được người chữa bệnh cho anh ta, một 

người bạn thân, chia sẻ với tôi. Những ghi 

chép này được người trợ lý nghiên cứu của 

tôi bổ sung thêm qua những quan sát của 

mình, anh ta đã thiết lập được mối quan hệ 

thân thiết với người bệnh5. Trường hợp này 

xem xét việc chăm sóc sức khỏe nhằm tìm 

hiểu thái độ của một người ấn Độ, người 

vừa trở về từ nơi làm việc ở vùng Vịnh và 

một người không thực sự bị ốm nhưng tham 

gia vào nghiên cứu chẩn đoán bệnh. Những 

yêu cầu xét nghiệm để chẩn đoán bệnh của 

anh đã động viên nhóm quản lý điều trị 

bệnh, điều đó đã đem lại cho anh ấy một 

khoảng thời gian để tìm hiểu các mối quan 

hệ xã hội của anh. Các cuộc xét nghiệm 

chẩn đoán bệnh chứng tỏ chúng có giá trị 

vượt khỏi giới hạn cơ thể tự nhiên của con 

người. Cả hai trường hợp cho phép chúng ta 

xem xét các động lực hộ gia đình và vấn đề 

về quyền là khía cạnh quan trọng trong 

quản lý điều trị bệnh.  

Trường hợp thứ nhất 

Trường hợp đầu tiên được trình bày ở 

đây là kết quả của một loạt các ghi chép từ 

ba cuộc điền dã đã được thực hiện trong thời 

gian ba tháng. Ghi chép của mỗi cuộc điền 

                                                 
5 Người trợ lý nghiên cứu này cũng đã làm việc ở 
vùng Vịnh trong 3 năm. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên 
khi thấy anh ta trở thành người bạn thân thiết của Ali, 

bởi vì anh ấy là người theo ấn Độ giáo. Sau này tôi 
mới hiểu ra rằng điều đó là chính xác bởi vì anh ấy là 

người theo ấn Độ giáo và không phải là thành viên 
cùng đẳng cấp với Ali và mạng lưới xã hội mà mối 
quan hệ cá nhân thân thiết này cần được tăng cường ở 
khoảng cách xã hội an toàn. Hạn chế của bản báo cáo 
dân tộc học này là do cả tôi và người trợ lý nghiên 
cứu đã không thể thiết lập được mối quan hệ thân 
thiết với Fatima, vợ của Ali. Lẽ ra phải cần đến một 
nữ nghiên cứu viên. Các thông tin về cô ấy được thu 
thập từ Ali, từ người anh trai của Fatima, từ người y tá 
là bạn của cô ấy và qua việc quan sát sự giao lưu của 
cô ấy với Ali và anh em rể của cô ấy.  

dã đã cố gắng tóm tắt một cách chi tiết 

những quan sát của tôi về một hộ gia đình có 

một thành viên bị mắc bệnh lao. Những ghi 

chép này đã lược ghi những cuộc thảo luận, 

những trao đổi có tài liệu dẫn chứng và bao 

gồm cả những phản ánh mang tính cá nhân. 

Sự có mặt lần đầu tiên của tôi tại hộ gia đình 

này rất thuận lợi. Xảy ra đồng thời với 

nghiên cứu tôi đang tiến hành tìm hiểu về 

nhận thức của người dân địa phương đối với 

bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và bệnh 

lao. Mối quan hệ của tôi với Nora, nhân vật 

chính, đã tiến triển tốt theo thời gian và đã 

quen với cách mà cô ấy và gia đình đối xử 

với tôi. Lúc đầu tôi liên hệ với gia đình cô 

với tư cách là ông chủ của tổ chức “Kiểu Hội 

Hoà bình”  (“Peace Corps type” ) của Nora và 

sau này với tư cách vừa là người bạn vừa là 

người đại diện của “phương Tây”  ngang 

hàng về cá tính, độc lập và cơ hội. Tôi biết rõ 

những lời nhận xét mà Nora nói về vai trò 

kép của tôi, “Mark là đại diện của phương 

Tây”  cũng như lời nhận xét của Nora về 

chính vai trò kép của cô ấy, nhận diện giấc 

mơ của chính cô ấy qua lăng kính mà sự đại 

diện của tôi đã cung cấp. Đôi khi mối quan 

hệ của chúng tôi trở nên rất gần gũi khi mối 

quan hệ đó được đo bằng sự quan tâm và 

nhận xét đầy cảm xúc. Cũng có khi mối 

quan hệ của chúng tôi lại rất mơ hồ khiến tôi 

lo lắng. Khi tiến hành điền dã gần nhà Nora, 

tôi đã ngủ ở nhà cô và góp khẩu phần ăn 

hàng ngày. Tôi đã kìm nén khi bị coi như cái 

lưới an toàn đối với các nhu cầu của hộ gia 

đình và trong cảm giác này tôi đã trải 

nghiệm những áp lực trực tiếp được nói ra và 

không được nói ra để cung cấp nguồn của cải 

trong khung cảnh mà ở đó luôn có nhu cầu 

và khủng hoảng nho nhỏ.  

Sổ nhật ký ghi chép điền dã: Mindoro, 

Philippines, ngày 18 tháng 9 năm 1991 
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Chiều muộn tôi đến thăm gia đình 

Nora, một trong ba trợ lý nghiên cứu của tôi 

sống tại một làng cách thị trấn của trung tâm 

Mindoro khoảng ba hoặc bốn dặm. Nora đã 

từng giúp tôi tiến hành nghiên cứu các bệnh 

về đường hô hấp và Nora là cô gái trẻ, người 

mẹ độc thân với đứa trẻ 18 tháng tuổi. Bên 

trong một ngôi nhà tre nứa được quét dọn 

sạch sẽ, căn nhà (15 x 20 feet) được chia 

thành ba phòng ngủ và bếp. Hàng ngày có 11 

người sống tại ngôi nhà này: mẹ đẻ của 

Nora, hai chị đã lấy chồng, một anh rể và sáu 

đứa cháu. Hộ gia đình chỉ đủ ăn. Trung bình 

một ngày họ kiếm được từ 60 đến 70 peso 

(tương đương 2,10 –  2,80 đô la) để trang 

trải cho mọi chi phí của gia đình. Một nửa số 

tiền kiếm được dùng để mua gạo, phần lớn 

số tiền còn lại dùng để mua một ít cá, dầu 

ăn, đường và dầu hỏa, mọi thứ mua hàng 

ngày với giá cao hơn 10% so với mua sỉ. Số 

tiền dành dụm hàng tháng (250 peso) của 

người chị gái đã lấy chồng sống ở Manila 

gửi về cho mẹ của Nora, người gánh trách 

nhiệm giữ số tiền đó để chi tiêu cho những 

nhu cầu đặc biệt và khẩn cấp của gia đình. ở 

Philippines, con gái đã lấy chồng thường 

xuyên gửi tiền về cho mẹ đẻ, đó là cách để 

duy trì mối liên hệ với gia đình ruột thịt của 

họ và được coi như “ trả ơn bố mẹ” . Tiền gửi 

gây áp lực đáng kể cho mẹ Nora, bởi vì cuộc 

sống hàng ngày có rất nhiều nhu cầu cần sử 

dụng đến số tiền dự trữ này từ cả các thành 

viên trong gia đình riêng của bà ta và cả 

những người láng giềng, họ biết rằng bà ấy 

thỉnh thoảng lại có tiền. Sự căng thẳng do số 

tiền nhỏ này gây ra đã khiến cho mẹ Nora 

phân vân liệu bà sẽ không thể khá hơn nếu 

không có số tiền này.  

Thu nhập chính hàng ngày của hộ gia 

đình do một người đàn ông trong nhà, anh rể 

của Nora, làm ra. Anh ấy làm nghề xe ôm 

trên thị trấn và đóng góp khoảng 70% số tiền 

kiếm được hàng ngày cho gia đình. Số tiền 

còn lại của anh ấy dùng cho chi tiêu cá nhân, 

bao gồm một gói thuốc lá (6 peso), hai cốc 

bia (15 peso) và đánh bạc nhỏ (10 peso). 

Trong khi vợ và mẹ vợ anh ấy không hài 

lòng về thói quen chi tiêu của anh ấy, họ 

không chất vấn nghĩa vụ của anh ấy đối với 

họ. Số tiền đóng góp cho gia đình do anh ấy 

kiếm được không phải là điển hình của 

những người đàn ông khác. Họ cho rằng 

người đàn ông làm việc chăm chỉ có quyền 

được hưởng thụ những thói quen của mình, 

nhưng tuy nhiên họ cũng phàn nàn rằng nghỉ 

việc quá sớm để đi ngồi với bạn bè thì đó là 

người làm việc không chăm chỉ vì thế không 

thể kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình.  

Tôi đã mang một chút thức ăn cho bữa 

tối và Nora bận rộn nấu cơm, làm món hoa 

chuối với nước dừa và rán cá. Tôi nằm nghỉ 

nhưng chợt tỉnh dậy bởi tiếng thở nặng nhọc 

và tiếng ho mệt mỏi. Tiếng ho phát ra từ một 

hướng khác của một căn phòng làm bằng tre 

nứa, căn phòng của một trong các chị gái mẹ 

Nora. Bác gái của Nora đã ngoài 50 tuổi và 

sống ở một làng cách đó khoảng 20 dặm. 

Gia đình bác ấy rất nghèo và chồng bác ấy, 

một nông dân, khó có khả năng nuôi sống cả 

nhà. Hiện tại cô con gái, người vừa trở về 

nhà sau cuộc hôn nhân không thành, đang 

chăm sóc gia đình. Bác gái của Nora thường 

xuyên tới nhà Nora và thân thiết với mọi 

thành viên trong nhà. Chuyến thăm này đặc 

biệt lâu. Bác ấy ở nhà Nora trong vài tuần và 

không ai biết bác ấy định ở đây bao lâu. 

Trong khi ở nhà Nora, bác ấy thường giúp 

việc giặt giũ, xin lỗi về việc mình không có 

khả năng lao động nặng do bị mahina ang 

baga, “yếu phổi” . Hầu như cả ngày bà ấy 

chơi với lũ trẻ và tán gẫu.  
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Bữa tối đã được chuẩn bị xong, anh rể 

Nora trở về nhà và các thành viên trong gia 

đình ăn tối theo cách tương đối đặc biệt. 

Thức ăn được đựng trong nồi có nắp bằng tre 

và ai muốn ăn thì tự phục vụ. Thức ăn của 

bác Nora được để riêng, tuy nhiên, theo tôi 

quan sát họ đã dùng nước sôi rửa đũa và thìa 

cho bà ấy dùng. Bà ấy ăn một mình. 

Sau bữa ăn tối bác của Nora muốn 

chuyện trò với tôi vì bà ấy biết rằng tôi có 

biết đôi chút về sức khỏe. Cho bà ấy biết tôi 

không phải là bác sĩ, tôi đồng ý nói chuyện 

với bà về sức khỏe của bà ấy. Bà ấy muốn 

được khám bệnh. Tôi sờ vào cổ bà ấy xem có 

sốt không và kiểm tra mắt xem có bị bệnh 

thiếu máu không. Tôi hỏi thăm bà về bệnh 

khó thở, ho, đau ngực, đau lưng của bà, ăn 

uống thế nào và việc đổ mồ hôi hàng đêm. 

Bà trả lời những câu hỏi của tôi và bà còn 

cho tôi biết thêm về bệnh cao huyết áp của 

bà, bà muốn chứng tỏ rằng bà đã đi khám 

bệnh. Dựa trên những điều bà kể, tôi ngờ 

rằng bác của Nora có thể bị mắc bệnh lao. 

Tôi hỏi bà nghĩ thế nào về bệnh của mình. 

Kể về bệnh tình của mình, bà ấy cho rằng bà 

bị bệnh yếu phổi, thuật ngữ bác sĩ đã dùng 

khi bà đi khám tại một cơ sở y tế nông thôn 

của chính phủ tại thị trấn.  

Tôi hỏi bà đã dùng thuốc gì để chữa 

bệnh và câu trả lời của bà ấy làm tôi thêm 

chắc chắn rằng bà bị bệnh lao. Hóa ra, bà ấy 

cũng đã tham gia khóa chữa bệnh ngắn hạn 

theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới về 

bệnh lao. Bà đã uống Odinah, một loại của 

isoniazid, mà bà cho là vitamins sa baga 

(loại vitamin dùng cho bệnh phổi), rifapicin 

–  thuốc kháng sinh và tên loại thuốc thứ ba 

thì bà không nhớ. Khi tôi hỏi bác gái của 

Nora rằng bà đã uống những loại thuốc này 

được bao lâu rồi, bà ấy cho biết bà ngưng 

uống thuốc chỉ một thời gian ngắn trước khi 

đến với gia đình Nora. Một đợt sáu tháng 

uống thuốc chống lao theo đơn của bác sĩ, 

rifampicin chỉ được uống trong vòng hai 

tuần và Odinah uống trong một tháng. Tôi 

hỏi thêm tại sao một đợt thuốc chống lao của 

bà ấy theo đơn của bác sĩ lại không theo như 

vậy. Bác của Nora phàn nàn rằng uống thuốc 

vitamins sa baga (vitamin dùng cho bệnh 

phổi) làm bà cảm thấy dễ chịu hơn, trong khi 

rifampicin thì bà cảm thấy lạnh và lo lắng. 

Bà ấy mô tả cảm giác như là hindi kasundo, 

không thích hợp với cơ thể bà6. 

Tôi hỏi bác của Nora những hiểu biết 

của bà ấy về sự lây bệnh liên quan tới bệnh 

yếu phổi và bệnh lao, cũng như thuốc có dễ 

mua không và chi phí cho việc mua thuốc. 

Tôi nhận ra rằng bà ấy cũng biết bệnh lao là 

loại bệnh lây nhưng bà lại không cho rằng 

bệnh yếu phổi là bệnh lây. Về các câu hỏi 

của tôi về khả năng dễ kiếm thuốc hay 

không, thì ngay lập tức đã rõ ràng rằng 

không chỉ có bác của Nora là không than 

phiền. Bộ Y tế, cơ quan tuân thủ theo những 

hướng dẫn trong kế hoạch hành động của 

Tổ chức Y tế thế giới về một khóa ngắn 

ngày hóa liệu pháp cho bệnh nhân lao, cũng 

không có khả năng cung cấp đủ thuốc cho 

các trạm y tế ở vùng nông thôn. Sau khi 

kiểm tra đờm với kết quả dương tính, bác 

của Nora được bác sĩ cấp hai tuần thuốc 

rifampicin và một tháng thuốc Odinah miễn 

phí. Hai tuần sau trở lại bệnh viện, bà được 

tiêm (hầu hết là thuốc Streptomycin), bởi vì 

vào thời kỳ đó không có các loại thuốc 

khác. Sau đó bác sĩ khuyên bà nên tự mua 

thuốc rifampicin. Tại hiệu thuốc của thị trấn 

                                                 
6 Thuật ngữ kasundo là tiếng địa phương tương đương 

với thuật ngữ hiyang được sử dụng trong giao tiếp 

mang tính nghi thức của dân Tagalog. Người ta 
thường dùng thuật ngữ này để mô tả sự tương thích 
của ai đó đối với thuốc cũng như như mô tả tác dụng 
phụ của thuốc, xem Tan (1989) và Hardon (1991). 
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liều thuốc dùng cho một ngày giá 18 peso, 

gia đình bà không có khả năng trang trải 

cho việc đó.  

Bác của Nora kể với tôi rằng lọ thuốc 

Odinah được cấp làm bà cảm thấy khỏe hơn. 

Rất mãn nguyện với hiệu quả của thuốc, bà 

đã chia sẻ thuốc này với một người cháu - 

con của người chị gái, bị bệnh khó thở mãn 

tính (hapo), ngoài ra còn có bệnh ho dai 

dẳng. Đối với bà, hapo gây ra yếu phổi do 

vậy “vitamins dùng cho phổi”  là loại thuốc 

hữu ích để tăng cường cho phổi. Bà ấy không 

tự mua Odinah và hỏi tôi như vậy có được 

không. Tôi động viên bà đến khám bác sĩ 

hoặc đến bệnh viện huyện ở Calapan để thử 

kiểm tra đờm mới. ở đó có thể được cấp 

thuốc tốt hơn.  

Ghi chép điền dã: ngày 21 tháng 9 năm 

1991 

Tôi lắng nghe tiếng ho của bác Nora 

và hít một hơi dài trong đêm Mặc dù ngôi 

nhà nhỏ đã được ngăn ra nhưng vẫn có chỗ 

thông gió trong nhà và bác của cô ấy ngủ ở 

một phòng gần với ba người khác. Bên 

trong màn, một chỗ dành cho khách là tôi, 

tôi đã trải qua cảm giác bị tổn thương. Tôi 

mở cửa sổ, thường được gia đình đóng lại 

vào buổi đêm, và trong đầu tôi thoáng nghĩ 

mình cần phải tránh xa nguy hiểm bằng 

cách tự làm yên lòng mình là mình khỏe 

mạnh và được ăn uống đầy đủ. Tôi nghĩ tới 

Nora và con của cô ấy. Nora và tôi cũng đã 

vài lần luận thảo luận về bệnh lao sau khi 

phỏng vấn các thành viên của cộng đồng về 

một số bệnh thuộc đường hô hấp. Với rất 

nhiều câu hỏi thông minh, cô ấy đã nắm 

được sự lây nhiễm của bệnh lao và cách 

kiểm soát chúng. Cô ấy sẽ đối phó với tình 

huống này bằng cách nào?  

Buổi sáng tôi nói chuyện với Nora và 

mẹ cô ấy về sức khỏe của bà bác Faith. Họ 

cảm thấy lo lắng và cầu nguyện cho bà. Tôi 

trực tiếp yêu cầu họ cần phải quan tâm tới sự 

lây nhiễm của bệnh lao. ý kiến của mẹ Nora 

cho rằng bệnh phổi yếu là bệnh lây, bà bảo 

lưu ý kiến này thậm chí trước khi Nora làm 

việc với tôi. Vì lý do này bà đã để riêng bát 

đũa của bà bác Nora và tráng chúng bằng 

nước sôi sau khi đã dùng xong. Có một sự 

thỏa thuận bất thành văn rằng bác của Nora 

sẽ ăn một mình. Cả Nora và bà mẹ tin rằng 

bệnh phổi yếu có thể lây lan qua tiếp xúc ăn 

uống hoặc nước bọt của người ốm cũng như 

các hình thức tiếp xúc gần gũi khác như qua 

đường thở. Họ đều biết điều đó, tuy nhiên, 

xét về phong tục tập quán và giá trị đạo đức 

của người Philippines, lẽ tự nhiên người ta 

không thể tránh xa những người ruột thịt khi 

họ ốm đau.  

Tình huống trên và cuộc phỏng vấn mà 

tôi thực hiện với Nora tại một bệnh viện địa 

phương đã giúp tôi nhận thức được về hành 

động của gia đình đối với sự nguy hiểm của 

bệnh tật. ở bệnh viện, các thành viên của gia 

đình luôn có mặt bên người ốm. Tôi đã nói 

chuyện với vợ của người đàn ông bị bệnh lao 

cấp tính. Bà ta nằm cạnh giường bệnh nhân 

và trong ngày hai con của bà thường tới bệnh 

viện, mang cơm và ở lại phòng điều trị 

khoảng vài tiếng. Hiển nhiên là người đàn 

ông mắc bệnh lây và họ vẫn bên cạnh anh 

ấy. Cô y tá thậm chí đã trách mắng chị ta về 

việc cho phép các con đến khu vực này, 

nhưng sau một lần la rầy cô ấy dường như 

không quan tâm nữa. Tôi hỏi bà ta có lo lắng 

gì nếu bị mắc bệnh lao và bà ta nói rằng: 

“Ông ấy là chồng tôi và là cha của những 

đứa trẻ này. Cho tới tuần trước chúng tôi vẫn 

cùng chung sống với nhau trong một căn nhà 
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nhỏ bằng tre nứa chỉ có một phòng duy nhất. 

Có sự khác biệt gì không? Chúng tôi sống 

cùng nhau, sống riêng sẽ buồn lắm. Nỗi 

buồn làm người ta ốm và phát điên lên. Tôi 

tin vào chúa Jesu” . Nora chỉ vào người nhà 

của bệnh nhân và nói đây là cách phục vụ 

người ốm ở Philippines. Sau đó cô ấy hỏi tôi 

việc chăm sóc bệnh nhân ở Mỹ có khác gì so 

với ở đây không. Tôi cho cô biết rằng ở Mỹ 

người thân cũng cảm thấy cần phải ở lại với 

người ốm trong bệnh viện nhưng họ phải 

mặc quần áo đặc biệt và đeo khẩu trang, trẻ 

em không được phép vào khu điều trị bệnh 

lây. Sau đó tôi hỏi người phụ nữ đang được 

phỏng vấn rằng cô ấy và bọn trẻ có dùng 

thuốc phòng bệnh lao không. Cô ấy trả lời 

rằng không có tiền mua vitamin. Chẳng ai 

nói với cô ta điều đó hoặc hướng dẫn cho cô 

cách phòng ngừa. Tôi phân vân sao họ có thể 

làm như vậy? Tôi không thể lý giải nổi. Năm 

ngày sau khi tôi trở lại bệnh viện, người đàn 

ông đã được đưa tới bệnh viện ở Manila, 

chuyến đi một ngày đã kết thúc.  

Ghi chép điền dã: ngày 1 tháng 11 

năm 1991 

Con gái bé bỏng của Nora được chẩn 

đoán mắc bệnh “phổi yếu”  4 tuần trước. Sau 

ba tuần ho, sốt và đổ mồ hôi liên tục, cô được 

được chữa trị bằng những loại thuốc do Nora 

tự mua ở quầy (gồm thuốc kháng sinh dạng 

lỏng theo đơn của bác sĩ lần trước), Nora đưa 

đứa trẻ tới nhà thầy lang chữa bệnh bằng 

thuốc thảo dược để khám xem đứa trẻ có bị 

bệnh pilay hangin hay không. Pilay là căn 

bệnh mang tính địa phương gắn với bệnh sai 

khớp trong cơ thể do bị ngã hoặc bị quấn quá 

chặt. Bệnh này chỉ chữa được bằng thuốc dân 

gian. Bệnh Pilay thông thường gắn liền với 

ho, sốt ở trẻ, vì thế mẹ Nora khuyên cô kiểm 

tra khả năng này trước khi mất tiền khám bác 

sĩ. Sau khi xoa bóp ngực và lưng đứa trẻ, thầy 

lang chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh Pilay. 

Sau ba ngày chữa trị bằng dược thảo và xoa 

bóp, con gái của Nora vẫn bị sốt và kém ăn. 

Nora quyết định đưa con đi khám bệnh, 

nhưng lại không có tiền để trả cho chuyến đi 

lên thị trấn hoặc cho việc khám bệnh. Mẹ 

Nora đã cho cô vay tiền (2,50 đô la), nhưng 

Nora thấy số tiền đó không đủ và hỏi vay 

người hàng xóm bởi vì các chị của cô cũng 

không có tiền và xe của người anh rể cũng 

không sử dụng được. Khi tôi về đến nhà, lập 

tức tôi cũng bị hỏi để vay tiền.  

Tôi thấy nhẹ cả người khi Nora muốn 

đưa con đi khám bệnh. Vài ngày tôi lại đến 

thăm gia đình cô ấy và suy nghĩ liệu mình có 

nên can thiệp vào chuyện của cô ấy hay 

không. Trước khi bắt tay vào dự án nghiên 

cứu này, tôi đi đến quyết định tôi cần phải 

can thiệp trong trường hợp cháu bé bị mất 

nước trầm trọng, thở gấp và hít vào có dấu 

hiệu bị viêm phổi và ho gà. Bệnh lao đã đặt 

tôi vào một tình thế khó xử thực sự. Chẩn 

đoán bệnh đòi hỏi phải được xét nghiệm, 

trong trường hợp đối với trẻ nhỏ thì rất khó 

chẩn đoán. Trước đây tôi đã khuyến khích 

bác Nora đi tìm bác sĩ, nhưng bà ấy không 

làm theo lời khuyên của tôi và giờ đây có lẽ 

đứa trẻ đã bị lây bệnh. Trong khi đứa trẻ 

chưa có dấu hiệu bị nguy kịch, điều hiển 

nhiên đối với mọi người là sức khỏe của đứa 

trẻ xấu đi nhanh chóng. Bản thân tôi cũng 

thấy e ngại khi ngủ trong nhà; Nora cảm 

nhận được sự khó chịu của tôi và tôi cũng rất 

thông cảm với tình cảnh khó xử của cô ấy.  

Tôi đi cùng với Nora ra thị trấn, nhưng 

không phải tới bệnh viên. Nora không muốn 

bị nhìn thấy đi cùng với tôi vì cô ấy sợ rằng 

sẽ phải trả bác sĩ nhiều tiền nếu họ trông 

thấy tôi. Sau khi khám bệnh xong, Nora 



Tạp chí Dân tộc học số 3 –  2008 

 

 49 

thông báo cho tôi rằng con cô ấy có triệu 

chứng mắc bệnh phổi yếu. Không làm xét 

nghiệm gì, nhưng bác sĩ nhìn các tuyến bị 

sưng tấy lên. Bác sĩ hỏi trong nhà có ai bị 

bệnh không. Nora kể với bác sĩ về bệnh phổi 

yếu của bác gái cô nhưng không cho biết bà 

ấy đã dùng thuốc phòng lao. Không cần hỏi 

gì thêm về bác gái của cô ấy (hoặc gợi ý đưa 

bà ấy tới khám bệnh), bác sĩ cho đứa trẻ một 

liều thuốc sirô rifampicin và isoniazid. 

Ghi chép điền dã: ngày 10 tháng 11 

năm 1991 

Một tháng trôi qua tôi đã quan sát xem 

phản ứng của gia đình khi có trẻ ốm. Cho tới 

thời điểm này, rõ ràng rằng các thành viên 

trong gia đình không thấy được mối liên hệ 

giữa bệnh của bà bác Nora với bệnh của con 

trẻ. Có thể mối liên hệ này dường như bị mọi 

người xem nhẹ bởi mọi người đều cho rằng 

tình trạng phổ biến này xảy ra trong cộng 

đồng là do sự nghèo túng. Tuần trước tôi hỏi 

mẹ của Nora và hai người chị của bà ấy rằng 

liệu bệnh yếu phổi có phải là bệnh di truyền 

không hay là liệu đứa trẻ có bị mắc bệnh yếu 

phổi từ đứa trẻ khác hoặc từ người lớn. Họ 

cho rằng gia đình bên chồng cũ của cô ấy có 

lịch sử mắc bệnh yếu phối (và bệnh lao), liệt 

kê một số ý kiến chung người ta cho rằng 

bệnh phổi yếu và lao là bệnh di truyền. 

Chẳng ai bàn tán gì đến bác gái của Nora, 

người không có nhà vào thời điểm đó.  

Thuốc cho con của Nora rất đắt và cô 

ấy phải có trách nhiệm tìm kiếm một khoản 

tiền để mua thuốc. Gia đình không có nguồn 

dự trữ cho chi phí này, mẹ của Nora cũng 

không thể không coi chi phí sắp tới này như 

một gánh nặng cần phải trang trải bằng số 

tiền trợ cấp mà bà nhận được. Nora mong 

chờ có thể khai thác bất cứ nguồn nào mà cô 

có thể tiếp cận được khi cần để có tiền mua 

thuốc. Anh rể Nora, người đóng góp tiền mặt 

thêm cho gia đình để chi dùng những lúc ốm 

đau đột xuất, cũng không được trông chờ 

(hay yêu cầu)  để anh ta bỏ tiền túi của mình 

ra khi Nora cần tiền mua thuốc cho con. Đây 

là một hành động chỉ được thực hiện khi bị 

ốm nặng và cuộc sống bị đe dọa. Các thành 

viên trong gia đình Nora không coi bệnh yếu 

phổi ở trẻ em là bệnh nặng. Người ta hiểu rất 

mơ hồ về mối quan hệ giữa bệnh yếu phổi và 

bệnh lao ở trẻ em. Trong khi có thể nhận 

thấy rằng bệnh yếu phổi có thể dẫn đến lao 

phổi, người ta không nghĩ rằng bệnh lao phổi 

là bệnh của trẻ em. Lao phổi là bệnh có thể 

nhận biết được khi sau này bệnh tiến triển 

nếu như các triệu chứng của bệnh yếu phổi 

không được chữa trị.  

Nora giải quyết tình huống này như thế 

nào? Hầu hết mọi chú ý của cô ấy tập trung 

vào thuốc chữa bệnh và thức ăn đặc biệt nhằm 

tăng cường sức khỏe cho con nhỏ. Nhận thấy 

thuốc của chính phủ chất lượng kém hơn nên 

cô ấy thích mua thuốc ngoài thị trường hơn là 

đến gặp bà đỡ chính phủ để xem tháng này có 

thuốc không. Hơn nữa, cô ấy cứ tưởng rằng 

thuốc điều trị ít ngày dành riêng cho bệnh 

nhân lao, chứ không phải cho trẻ bị yếu phổi 

và đờm xét nghiệm âm tính hoặc không phải 

chụp X quang. Việc tìm kiếm từng lọ thuốc 

đã trở thành việc quan trọng đối với lương 

tâm cô ấy, với tư cách là mẹ, cô ấy sẵn sàng 

hy sinh mọi thứ cho con gái.  

Ghi chép điền dã: ngày 20 tháng 11 

năm 1991 

Mặc dù nghiên cứu điền dã đã hoàn 

thành, tôi vẫn lưu lại khu vực này, nhưng sẽ 

phải rời khỏi đây sau hai tuần nữa. Tôi đã giao 

cho Nora công việc hệ thống bảng câu hỏi, đó 

là cách giúp cô ấy trả tiền thuốc cho con gái, 

nhưng gia đình của cô ấy cũng thường xuyên 
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vay tiền của cô bất cứ khi nào tôi trả tiền cho 

cô ấy. Họ rất thích biết được khi nào cô ấy có 

tiền và tôi đã theo dõi cách cô ấy trả tiền tại 

hiệu thuốc, đó là cách biết chắc chắn rằng con 

gái cô đã có thuốc mà nó cần.  

Nora rất bực mình với mọi người 

trong nhà khi họ cứ liên tục đòi “vay 

nóng”  tiền của cô, không đếm xỉa gì đến 

việc cô ấy cần tiền mua thuốc và “bồi 

dưỡng”  cho con. Giữ một ít hoa quả hoặc 

vitamin trong nhà cho con gái là một điều 

khó khăn bởi vì bất cứ lúc nào khi cô cho 

con gái ăn thì lũ trẻ con các bà chị đều lại 

gần, chờ đợi được chia phần. 

Chiều nay tôi thấy Nora đang cho 

con ăn cam nhập khẩu đắt tiền (12 peso). 

Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên bởi dường như 

đó là một hành động rất phù phiếm của 

một người đàn bà mà cả gia đình hầu như 

chỉ còn có cơm với cá khô cho ngày hôm 

sau. Thừa nhận “hành động thực tiễn của 

mình hơn là ông nhìn thấy” , cô ấy giải 

thích: “ở chợ, tôi có tiền trong tay và tôi 

biết nếu trở về nhà với số tiền này, thì sẽ 

bị người khác đòi cho vay” . Giống như 

việc mua thuốc ở cửa hàng, món cam là 

thứ tốt nhất để biểu hiện tình yêu của cô 

ấy dành cho con gái mình.  

Nora trở nên ích kỷ. Cô ấy hoài nghi 

tình cảm thực của gia đình dành cho cô ấy, 

đánh giá tình cảm của gia đình qua sự thờ 

¬ của họ đối với những nỗ lực tìm kiếm để 

có được thuốc và thức ăn cho con. Sự ốm 

đau của con gái đã khiến Nora chỉ trích 

các mối quan hệ xã hội đã sắp đặt cuộc đời 

cô ấy. Những lời nài nỉ không được đáp 

ứng về hỗ trợ tài chính của Nora từ những 

người mà cô coi là những thành viên hỗ trợ 

của nhóm quản lý điều trị đã khiến cô nghĩ 

đến việc phải rời bỏ gia đình mẹ mình.    

Nora nói với tôi giá như cô ấy là người 

Mỹ như tôi và có thể đi Mỹ, ở đó cô được tự 

do và tự quyết định cuộc đời mình. Cô ấy nói 

“Nếu tôi còn ở đây, thì cuộc sống của tôi và 

của con tôi không khá hơn được” . Cô nói với 

tôi nửa đùa nửa thật khi nhờ tôi kiếm hộ 

chồng khi cô ấy ở Mỹ. Dường như đôi khi cô 

ấy đã mơ tưởng hão huyền về câu chuyện 

thần tiên này7. Người chồng Mỹ của cô ấy 

không cần phải là một hoàng tử quyến rũ, 

nhưng người đó cần phải hỗ trợ cô ấy về mặt 

kinh tế và động viên cô ấy học hành và làm 

việc như tôi đã làm. Tôi hỏi liệu cô ấy không 

cảm thấy cô đơn nếu như thực hiện ý định 

của mình và tách ra khỏi gia đình. Cô ấy đã 

khóc và nói bây giờ tôi đã hiểu thế nào là 

người Philippines.  

Trường hợp này đòi hỏi sự quan tâm 

đối với các mối quan hệ xã hội của quản lý 

điều trị. Rủi ro mang tính xã hội (rủi ro đối 

với quan hệ xã hội và nhận diện xã hội) rõ 

ràng là một nhân tố dàn xếp phản ứng mang 

tính văn hóa đối với rủi ro vật chất. Là “bệnh 

nhân lao”  theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ 

hoặc theo triệu chứng đồn đại của sự “khạc 

ra máu”  liên tưởng tới điều sỉ nhục ở 

Philippines. Không mong muốn bôi xấu 

bệnh nhân, những người cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe thường nói với bệnh 

nhân, những người mà họ nghi ngờ mắc 

                                                 
7 Như Appadurai (1991: 198) đã ghi chép, càng ngày 
người dân ở các nước đang phát triển càng nhận ra 
cuộc đời mình qua “ lăng kính của những cuộc đời 
khác trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới 
mọi hình thức” , qua nhiều cuộc gặp mặt với các nhà 
du lịch và nhân học và qua các câu chuyện của những 
công nhân di cư và những cô dâu được đặt hàng qua 
đường bưu điện (mail-order brides). Chuyện hoang 
tưởng và chuyện thần tiên về tương lai tươi sáng, như 
hàng hóa bày trong tủ kính, là các hiện tượng xã hội 
quan trọng tạo ra nhận thức trong việc biến đổi xã hội 
và các hệ tư tưởng trái ngược nhau cũng như chủ 
nghĩa lý tưởng viển vông và việc tiêu dùng thay cho 
người khác.  
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bệnh lao, là họ bị yếu phổi và sau đó chuyển 

họ sang điều trị hóa liệu pháp bệnh lao8. 

Thuật ngữ yếu phổi được dùng trong văn hóa 

sức khỏe công cộng khi nhắc đến một số 

bệnh về đường hô hấp theo ý kiến của nhiều 

người dân trong cộng đồng. Trong khi một 

số người cho rằng yếu phổi tương đương với 

bệnh lao, một số khác lại cho rằng đó là điều 

kiện ban đầu hoặc giai đoạn mà bệnh phổi có 

thể dẫn đến lao phổi. Thậm chí một số khác 

còn gắn bệnh yếu phổi với bệnh hen suyễn 

hoặc tin rằng điều kiện này là dấu hiệu ở 

người có khả năng tái phát bệnh lại hoặc bị 

bệnh về đường hô hấp cấp tính (Nichter và 

Nichter 1994, Nichter 1994).  

Hầu hết người Philippines đều biết 

bệnh lao là bệnh lây nhưng nhiều người lại 

không nghĩ rằng bệnh yếu phổi là bệnh lây. 

Như trong trường hợp này, thậm chí những 

người trong cộng đồng nơi Nora ở, những 

người biết rõ rằng cả bệnh lao phổi và bệnh 

yếu phổi là bệnh lây, cũng rất ít thay đổi 

cách ứng xử của họ khi thành viên trong gia 

đình mắc phải những căn bệnh này. Hành 

động phòng ngừa phổ biến nhất được thực 

hiện là rửa đồ dùng ăn uống bằng nước sôi. 

Cho dù họ biết rằng bệnh có thể lây qua 

đường thở, những người ốm trong gia đình 

vẫn không được cách ly. Tôi đã được nghe 

nhiều lần rằng giá trị của người Philippines 

buộc phải pakikisama (phạm lỗi càng ít càng 

tốt) ngăn ngừa việc xa lánh những người 

                                                 
8 Liên quan tới việc đưa ra những lời chẩn đoán đối 
với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân vốn bị coi là 
sợ mang tiếng khiến cho người cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe phải sử dụng ngôn ngữ mập mờ 
hơn. Chẳng hạn, xem nghiên cứu của Lock (1998) về 
hội chứng bệnh đần độn (Downs) ở Nhật nơi đứa trẻ 
bị coi là chậm chạp hoặc các nghiên cứu về bệnh ung 
thư ở Mêxicô nơi mà các chẩn đoán về ung thư không 
những bị coi là xỉ nhục bệnh nhân mà còn gây tác 
động xấu tới điều kiện sống của họ. Sự khác biệt 
trong trường hợp này là bệnh lao là bệnh rất dễ lây. 

trong nhà bị ốm. Xa lánh người đang bị ốm 

trong gia đình không chỉ bị coi là làm tăng 

thêm sức ép và làm cho người bệnh ốm 

thêm, mà còn bị xem là vô ơn (utang na 

loob) đối với sự hy sinh và lòng tốt của 

người đó9. Tráng bằng nước sôi đồ đựng thức 

                                                 
9 Khái niệm utang na loob là nền tảng cho các bài viết 

về văn hóa Philippines (Hollensteiner 1973, Ileto 
1979, Kaut 1961, Lynch 1973, Rafael 1984). Khi mô 
tả trong văn học, Utang na loob chỉ các khái niệm về 

lòng biết ơn, sự cho và nhận và mang ơn, cái gắn kết 
người này với người khác. Với cách làm như vậy, nó 
hoạch định các mối quan hệ xã hội trong một nhóm 
xã hội cũng như trong một phe nhóm chính trị. Không 
có sự ràng buộc utang na loob có nghĩa là bị gạt ra 

khỏi nhóm liên kết, là người ngoài cuộc và phải chịu 
điều chê trách (hiya) về việc mình bị xa lánh. Trong 

cuộc sống, một người đương đầu với nhiều quy định 
của những điều chê trách gắn với lòng biết ơn là một 
phần của mối quan hệ utang na loob, nhưng người ta 

sợ bị mang tiếng bởi không có khả năng đền đáp lòng 
tốt. Điều sợ hãi này không chỉ gắn kết với tội lỗi, mà 
cả ý thức của ai đó. Theo một vài báo cáo, mối quan 
hệ loob là chịu trách nhiệm đối với ý thức “bên trong”  

của con người (Ileto 1979: 331). Một đứa trẻ (đặc biệt 
là bé gái) đã được xã hội hóa để tin tưởng rằng cô bé 
luôn luôn tồn tại trong mối quan hệ biết ơn với người 
mẹ của cô ấy. Hollensteiner (1973) cho rằng đứa trẻ 
được kể lại rằng cả đời cô bé chẳng làm được điều gì 
để đền đáp công ơn của mẹ đã dành cho cô. Trong khi 
món nợ này không thể đền đáp trọn vẹn được, người 
ta trông chờ bọn trẻ dâng hiến sự báo đáp dưới hình 
thức quà tặng và sự tôn kính. Nguyên tắc của các mối 
quan hệ utang na loob cũng được áp dụng cho những 

người khác - những người sẵn lòng hỗ trợ bằng hình 
thức này hoặc hình thức khác. Utang na loob là loại 

ứng xử rất lý tưởng ở Philippines và đã trở thành một 
nhân tố xã hội. Trên thực tế, lối nói hoa mỹ về lòng 
biết ơn thường không thể diễn đạt được và khi thực 
hiện điều đó, có những giới hạn đối với sự diễn đạt. 
Bổn phận đan xen của từng người luôn tồn tại trong 
gia đình, chẳng hạn như trường hợp vừa được mô tả ở 
trên. Trách nhiệm không được xác định rõ ràng, 
thường là mơ hồ và được dàn xếp trong hoàn cảnh cụ 

thể. ý tưởng “gia đình Philippines”  là một “đơn vị”  
hòa hợp được cường điệu trong văn học. Cần phải 
thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa cả về bổn phận 
được ưu tiên và được thể hiện như thế nào trong điều 
kiện cụ thể cũng như hệ tư tưởng của utang na loob là 

bá quyền. Utang na loob diễn tả hệ thống bảo trợ của 

chính quyền theo đạo lý của người Philippines bằng 
cách sử dụng dòng họ để hợp pháp hóa hệ thống bảo 
trợ được tiếp thu tại gia đình. Phân tích của 
Gramscian về utang na loob chứng tỏ rất “hữu ích”  

(Gramsci 1971).  



Mark Nichter 

 

52 

ăn là giới hạn mà các thành viên trong gia 

đình có thể làm mà không phá vỡ các quan 

hệ xã hội. Ví dụ này minh chứng rằng ở một 

mức độ nào đó một gia đình Philippines sẽ 

duy trì được “mối quan hệ yên lành giữa hai 

người”  (Lynch 1964), thậm chí  có thể nguy 

hiểm tới cá nhân. 

Trong trường hợp của Nora, cả Nora và 

bà mẹ đều biết rõ rằng bác gái của cô mắc 

bệnh lây. Quả thực một số quy ước trong gia 

đình không nói ra cũng bắt đầu được tiến 

hành khi bác cô ăn cơm và khi bà ấy ăn cơm 

với người khác. Cho tới khi con của Nora 

được chẩn đoán bị bệnh yếu phổi, không có 

sự kết nối nào giữa hai căn bệnh. Khi tôi hỏi 

gia đình về đứa trẻ ốm, họ giải thích rất 

quanh co. Các thành viên trong gia đình cố 

gắng bỏ qua nguyên nhân là bác của Nora 

cảm nhận được tình trạng ốm yếu của đứa 

trẻ. “Sự thật”  khác cần được giữ kín, những 

giải thích khác được đưa ra, chẳng hạn như 

bệnh di truyền.  

Mặt khác, trách nhiệm chữa bệnh lại 

đặt lên vai Nora và không được các thành 

viên trong gia đình chia sẻ, những người tự ý 

đóng góp một phần thu nhập của mình chỉ 

trong giai đoạn ốm nặng. Mẹ Nora cũng 

không thể để dành phần tiền trợ cấp hàng 

tháng để mua thuốc lúc cần, cũng như anh rể 

của Nora không muốn bị mất tiền của cá 

nhân mình. Hơn nữa, khi Nora kiếm được 

tiền, mọi người yêu cầu cô hỗ trợ thành viên 

khác trong gia đình, họ quan niệm rằng nhu 

cầu của họ bức thiết hơn nhu cầu của đứa trẻ.  

Phản ứng của gia đình Nora đối với 

nhu cầu mua thuốc của cô và sự cần thiết 

phải tích lũy tiền mua thuốc đã làm cho Nora 

suy nghĩ về giá trị của các mối quan hệ xã 

hội của cô ấy. Giống như nhiều phụ nữ trẻ 

Philippines, Nora xem ra lại mắc vào cuộc 

ganh đua giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa 

nhu cầu của cá nhân và của nhóm, mong 

muốn cá nhân chạy trốn khỏi gia đình và 

cảm nhận rằng cô ấy cần phải đóng góp 

nhiều hơn nữa cho gia đình. Nora không chối 

bỏ trách nhiệm đối với gia đình của cô ấy 

nhiều như việc chất vấn về tính toàn vẹn của 

các mối quan hệ nhóm biểu lộ một cách rõ 

ràng như một sự hỗ trợ hiển nhiên. ưu tiên 

cho sức khỏe của con gái là điều rõ ràng, 

nhưng đó chỉ là sự ưu tiên đơn độc của cô ấy.  

Nora đã được xã hội hóa để hy sinh vì 

điều tốt lành cho các thành viên trong gia 

đình cô ấy và bồi đắp cho mối quan hệ loob 

với những thành viên khác như là một phần 

trong chiến lược sống chung, cái mà Lynch 

(1964) đã mô tả đó là “ tìm kiếm sự an toàn 

qua sự phụ thuộc lẫn nhau hơn là sự độc 

lập” . Về vấn đề tạo nên yêu cầu trách nhiệm 

của cô ấy, các nguồn như vậy đổ dồn về 

phía cô thay vì rời xa cô ấy. Khi bệnh tật 

của con cô được đề cập, sự giải thích của cô 

và của những thành viên khác trong gia đình 

mâu thuẫn nhau. Trường hợp của Nora minh 

họa cho mức độ cộng tác hay xung đột và 

cạnh tranh vì các nguồn khan hiếm của các 

hộ gia đình. Bệnh tật đưa ra một ngữ cảnh 

để đối chứng các mối quan hệ xã hội của 

mỗi người. 

Bản chất của các khái niệm văn hóa đã 

được người dân nghèo sử dụng như thế nào 

để ứng phó với những lựa chọn khó khăn liên 

quan đến số tiền có được trong trường hợp 

này. Bác của Nora cần tiền mua thuốc ngoài 

chợ đen bởi vì các bệnh viện ở địa phương 

rất khan hiếm thuốc. Nhu cầu cá nhân của bà 

ấy mâu thuẫn với nhu cầu cơ bản của các 

thành viên trong gia đình. Họ phải sống lần 

hồi. Mua thuốc cho bà ấy sẽ làm cho gia 

đình phải ăn ít đi. Bác của Nora cũng nhận 
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thức được nghịch lý mà bà phải đối mặt. 

Trong khi bà tuyên bố rằng bệnh của bà 

không lây, bà cũng nhận thấy rằng “bệnh 

yếu phổi sẽ trở thành bệnh lao nếu không 

được điều trị” . Bà liên tưởng bệnh yếu phổi 

của mình với lao động nặng nhọc và thiếu 

ăn. Bà ấy hỏi bà ấy cần được chữa bệnh như 

thế nào? Nếu bà ấy dùng tiền để mua thuốc 

thì sẽ không còn tiền ăn. Liệu tình trạng này 

sẽ không làm bệnh yếu phổi của bà tái diễn? 

Gia đình Nora không tự nguyện trả tiền 

thuốc cho bác của cô ấy bởi vì họ cũng 

không có nguồn tiền dự trữ. Nora giãi bày 

với tôi rằng nếu bác cô trực tiếp hỏi vay tiền 

của gia đình thì họ buộc phải đưa cho bà ấy 

cho dù số tiền là rất ít nếu như bà ấy ốm 

nặng. Cuối cùng, họ vẫn còn mắc nợ bà ta 

trong quan hệ loob. Bác của Nora đã không 

đưa ra lời thỉnh cầu này.  

Như Leslie đã viết “Những khác biệt 

về đạo đức làm cho mọi người giải thích 

khác nhau về bệnh tật”  (1992: 205). Những 

khác biệt kéo theo đặc tính đạo đức của 

người ốm cũng như các thành viên của 

nhóm quản lý điều trị bệnh, nên hay không 

nên theo vấn đề đạo đức liên quan đến 

nguyên nhân học của bệnh tật cũng như liên 

quan đến cách thức chữa bệnh. Trong 

trường hợp này, bác của Nora đưa ra lý do 

căn bản mang tính văn hoá có thể chấp nhận 

được cho việc không thể tìm kiếm được loại 

thuốc đắt tiền theo đơn thuốc của bác sĩ. Bà 

ấy phàn nàn thuốc không phù hợp với cơ thể 

bà. Bà đã gián tiếp liên lạc với các thành 

viên của nhóm quản lý điều trị về loại thuốc 

mà bà lựa chọn liên quan đến chăm sóc sức 

khỏe của mình, căn cứ vào khả năng kinh tế 

eo hẹp. Bà ta không nhận được lời bàn luận 

hoặc lời khuyên thông thường nào từ những 

người khác. Quả thực, trong gia đình Nora 

thiếu sự bàn bạc đáng kể về khó khăn này. 

Mọi cái mà gia đình mở rộng của bà có thể 

làm được đó là hỗ trợ bà ấy bằng nguồn tiền 

dự trữ hạn hẹp mà họ có. Họ đã tỏ ra hiếu 

khách và thân thiện. Nghèo nàn về nguồn 

của cải vật chất, họ thể hiện sự kính trọng 

đối với bà ta và duy trì quan hệ xã hội gần 

gũi. Chú ý tới rủi ro xã hội làm lu mờ nỗi sợ 

hãi của họ về rủi ro vật chất.  

Về ghi chép ứng dụng, trong trường 

hợp này cái rõ ràng cần thiết để có được kết 

quả sức khỏe tốt hơn không phải là chương 

trình chú trọng giáo dục kiến thức về bệnh 

lao dựa vào cộng đồng và tuân theo điều trị 

của bác sĩ về phía người bệnh, mặc dù giáo 

dục nhạy cảm về văn hoá là quan trọng 

(Nichter 1994). Về phía hệ thống chăm sóc 

sức khỏe thì cần phải thực hiện ngay lập tức 

cả việc đưa ra cách điều trị bệnh lao hiệu quả 

đối với bệnh nhân và bám sát các thành viên 

của gia đình có biểu hiện nhiễm lao. Không 

phải sự ngu dốt, mà là sự nghèo đói, là lời 

giải đáp cho các quan hệ xã hội của quản lý 

điều trị đã luôn thúc đẩy sự truyền bệnh lao 

trong gia đình Nora10.  
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